Tên chủ đề:
PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Số tiết: 03

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
- Trình bày được các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội.
- Chỉ ra được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS và các biện pháp phòng tránh. Những quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân.
- Phân tích được các biện pháp nhằm phòng ngừa các tệ nạn trên.
2. Kĩ năng
- Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội.
- Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội.
- Tham gia ủng hộ những hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
3. Thái độ
- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xã lánh các tệ nạn xã hội, ủng hộ các hoạt động phòng chống.
- Biết cách giữ mình và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống.
4. Định hướng phát triển năng lực: 
- Năng lực tự học.
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước, giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.
B. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	Nội dung
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng thấp

	Vận dụng cao


	- Trình bày được các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh. 

	- Nêu lên được các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội
	
	
	

	- Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội.
	Nhận biết được một số tệ nạn xã hội
	
	
	

	- Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội.
	
	- Chỉ ra được các biện pháp phòng tránh, trách nhiệm của công dân trước các tệ nạn xã hội
	
	- Phân tích được các nguyên nhân sa vào tệ nạn xã hội và tác hại của chúng


	- Chỉ ra được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS và các biện pháp phòng tránh. Trình bày được những quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân.
	
	- Hiểu  nguyên nhân,tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS với đời sống con người
- Chỉ ra được các con đường lây nhiễm HIV/AIDS 
- Giải thích được lí do HIV/AIDS không thể lây truyền qua một số con đường
	
	- Phân tích được nguyên nhân,tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS

	- Tham gia ủng hộ những hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
	Kể được các phong trào hoạt động đã tham gia để phong chống HIV/AIDS
	
	
	

	
	- Nêu lên được các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội
	
	
	

	- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xa lánh các tệ nạn xã hội, ủng hộ các hoạt động phòng chống.

	
	
	Liên hệ tình hình xảy ra các tệ nạn xã hội ở địa phương
	- Đưa ra cách xử lí tình huống phù hợp trước những suy nghĩ thiếu hiểu biết của con người về các tệ nạn xã hội

	- Biết cách giữ mình và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống.

	
	
	
	- Đưa ra cách xử lí tình huống phù hợp trước những suy nghĩ thiếu hiểu biết của con người về HIV/AIDS



C. HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP 
1. Nhận biết
Câu 1: Chỉ ra những tệ nạn xã hội mà em biết?
Câu 2: Pháp luật cấm hành vi nào đối với xã hội?
Câu 3: Pháp luật cấm những hành vi nào đối với người nghiện?
Câu 4: Pháp luật nghiêm cấm hành vi nào đối với trẻ em?
Câu 5: Để ngăn chặn HIV/ AIDS, pháp luật có những qui định gì? 
Câu 6: Trước thực trạng HIV/ AIDS đang ngày càng gia tăng, trường em đã có những phong trào nào để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này?
2. Thông hiểu
Câu 1: Theo em có những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào các tệ nạn xã hội? Tác hại của các tệ nạn xã hội? Bản thân em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào các tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 2: Có ý kiến cho rằng tệ nạn mại dâm là chuyện của xã hội, học sinh không cần phải quan tâm, em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 3: Cần làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 4: Các con đường lây nhiễm HIV/AIDS?
Câu 5: Muỗi có lây truyền được HIV/AIDS không?
Câu 6: Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS?
3.Vận dụng thấp
Câu 1: Em đánh giá ra sao về diễn biến các tệ nạn xã hội ở địa phương em.
Câu 2: Hiền rủ Thuỷ đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh của Huệ. Thuỷ nói: “ Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm µ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhì bị lây thì chết, tớ không đến đâu!”.
a. Em có đồng tình với Thuỷ không ? Vì sao?
b. Nếu em là Hiền thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?
4. Vận dụng cao 
Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn tới nhiễm HIV/AIDS?
Câu 2: Biện pháp chung để phòng tránh nhiễm HIV là gì? Học sinh chóng ta cần làm gì để phòng chống?
Câu 3: Tự xây dựng một tình huống và phân vai ứng xử tình huống do thiếu hiểu biết về các tệ nạn xã hội đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Câu 4:  Đóng vai ứng xử tình huống: Các bạn trong lớp không dám nói chuyện, tiếp xúc với em vì sợ lây nhiễm HIV/AIDS từ người thân trong gia đình em.

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ
	
Bài  13, BÀI 14
Phòng chống tệ nạn xã hội 
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- HS biết: Các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
- HS hiểu: các biện pháp phòng tránh tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
- HS vận dụng: Phân tích, nhận xét, liên hệ  
2. Kĩ năng
 - Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
3. Thái  độ
- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xa lánh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Ủng hộ các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự quản bản thân
ii.các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lÝ thông tin vÒ tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và tính chất nguy hiểm của nó.
- Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS cho bản thân và cộng đồng.
- Kĩ năng thể hiện sự thông cảm chia sẻ đối với người có HIV/AIDS.
- Kĩ năng ứng phó với sự cố nguy hiểm này.
III.C¸c phương pháp/ KĨ THUẬT dạy học
- Thảo luận lớp.
- Động não.
- Hỏi chuyên gia.
- Đóng vai.
IV.chuẩn bị
-GV:  SGK, SGV, Luật phòng chống ma tuý 2000....
+ Các thông tin sự kiện liên quan...
+ Soạn bài
+Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
+ Tìm hiểu tình hình an ninh trật tự ở địa phương
- HS: học bài cũ, xem trước bài mới.
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  
A. Tổ chức : (1’)            8A                8B                    
B. Kiểm tra bài cũ: không
C. Tiến trình dạy học : (40’)
Hoạt động 1:  Giới thiệu bài  (1’):  Xã hội nước ta hiện nay đang đứng trước một thách thức lớn, đó là tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Tại sao gọi là tệ nạn xã hội? Tác hại của chúng đến đâu? Và giải quyết ra sao?-> Nội dung bài học

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung 

	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề
- GV yêu cầu HS đọc tình huống 
- GV tổ chức cho HS thảo luận
? Em có đồng ý với ý kiến của bạn An không? Vì sao?
- HS suy nghĩ trả lời
- GV nhận xét


? Theo em P, H và bà Tâm có vi phạm pháp luật không? Và phạm tội gì? (P,H chỉ vi phạm đạo đức, đúng hay sai)? Học sẽ bị xử lí như thế nào?




? Qua hai câu chuyện trên em rút ra được bài học gì cho bản thân?
? Chỉ ra những tệ nạn xã hội mà em biết?
?Theo em có những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào các tệ nạn xã hội?
? Theo em cờ bạc, mại dâm, ma tuý có liên quan với nhau không và vì sao?
- HS các nhóm thảo luận và cử đại diện trình bày
- HS cả lớp nhận xét tranh luận
- GV tổng kết ý kiến, đánh giỏ

	I. Đặt vấn đề bài 13+14 (24’)
a. Tình huống 1:
- ý kiến của An là đúng. Vì lúc đầu là các em chơi tiền ít, sau đó thành quen, ham mê sẽ chơi nhiều mà hành vi chơi bài bằng tiền là hành vi đánh bạc, hành vi vi phạm pháp luật
- Nếu các bạn lớp em chơi thì em sẽ ngăn cản, nếu không được thì em sẽ nhờ đến cô giáo chủ nhiệm can thiệp
b. Tình huống 2:
- P, H vi phạm pháp luật về tội cờ bạc, nghiện hút(chứ không phải chỉ là vi phạm đạo đức)
- Bà H vi phạm pháp luật về tội tổ chức bán ma tuý
- pháp luật sẽ xử lí P, H và bà Tâm theo quy định của pháp luật(riêng P, H xử theo tội của vị thành niên)











c. Tình huống 3:
- Anh trai bạn của Mai đã chết vì bệnh AIDS

- Do bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo tiêm chích ma tuý mà bị HIV/AIDS

- Đối với người bị nhiễm là nỗi bi quan hoảng sợ cái chết đến gần. Mặc cảm tự ti trước người thân, bạn bè. Đối với gia đình là nỗi buồn mất đi người thân.




























II. Nội dung bài học:(15’)
a. Khái niệm:
- Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội,vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật ,gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
 










- HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người.
AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng bệnh khác nhau đe doạ tính mạng con người.




















	? Tai hoạ giáng xuống gia đình bạn của Mai là gì?
- HS trả lời.
? Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của anh trai bạn Mai?
- HS trả lời.	
? Cảm nhận riêng của em về nỗi đau mà AIDS gây ra cho bản thân và người thân của họ?
- HS trả lời.
? Qua câu chuyện này em rút ra được bài học gì cho bản thân?
=> Bài học: Hãy tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ AIDS sống lành mạnh, có hiểu biết để không rơi vào tình trạng như gia đình bạn của Mai
Gv giới thiệu các thông tin số liệu trong nước và trên thế giới về HIV/AIDS 
- Theo số liệu của Liên hợp quốc hiện nay có khoảng 40 triệu người trên thế giới nhiễm HIV/AIDS. Và thời gian gần đây tăng lên khá cao. Các ca nhiễm mới đa phần thuộc giới trẻ, ở độ tuổi từ 15-30 tuổi 
+ ở người nghiện ma tuý tăng từ 9% lên 24.3%
+ Người chích ma tuý 34.9% lên 62.9%
+ Gái mại dâm 10.8% lên 21.6%
- Cứ mỗi ngày trôi qua ở Việt Nam lại phát hiện thêm 50 người nhiễm HIV/AIDS mới. Dự kiến cuối thế kỉ lên đến 350.000 người mắc bệnh
- Hàng năm chương trình phòng chống nhiễm AIDS cần khoảng 78 tỉ đồng để chi cho việc mua thuốc và tuyên truyền phòng chống AIDS nhưng số tiền thuốc hàng năm khoảng 90%
? Em có suy nghĩ gì về tình hình nhiễm HIV/AIDS hiện nay?
- HS trả lời.
Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học
? Qua phần đặt vấn đề em hiểu thế nào là tệ nạn xã hội? Nguy hiểm nhất là các tệ nạn nào?
· Có rất nhiều tệ nạn xã hội:
+ Ma tuý,   
+ Cờ bạc,
+ Nghiện chơi điện tử,
+ Nghiện rượu,
 + Mại dâm, + Mê tín, + Ttrộm cắp...
? Theo em giữa cờ bạc, ma tuý, mại dâm có quan hệ với nhau như thế nào?
? Có ý kiến cho rằng tệ nạn mại dâm là chuyện của xã hội, học sinh không cần phải quan tâm, em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

? Em hiểu HIV/AIDS là gì? 
- HS trả lời.
? Các con đường lây nhiễm HIV/AIDS?
- Có 3 con đường.
? Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS?
- HS trả lời.
? Nguyên nhân nào dẫn tới nhiễm HIV/AIDS?
- HS trả lời.
? Biện pháp chung để phòng tránh nhiễm HIV là gì? 
? Muỗi có lây truyền được HIV/AIDS không?
? Tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV mở rộng: HIV/AIDS là hiểm họa của loài người
+ Hiện nay cả nước ta có >165000 người nhiễm HIV và khoảng 27000 người tử vong vì HIV.
+ Tại 5 tỉnh biên giới có tới 52% thanh  thiếu niên 15- 24 tuổi có quan hệ tình dục với những bạn tình không thường xuyên. Tỉ lệ gái mại dâm bị nhiễm HIV tăng chóng mặt thành phố Hồ Chí Minh 20%. Cần Thơ 10%.


	


GVKL: 	Trong xã hội hiện nay có rất nhiều tệ nạn xã hội làm cho tình hình an ninh xã hội có lúc không được đảm bảo vì vậy mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.
D. Củng cố: (2’)
  Theo em phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của ai?
E. Hướng dẫn học ở nhà: (2’)
- Nắm được nội dung đã học.
- Tiếp tục tìm hiểu bài - Phòng chống các tệ nạn xã hội. 
Phần II-  Nội dung bài học. 






Tiết 20                                           Bài 13, BÀI 14 
Phòng, chống tệ nạn xã hội
 (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- HS biết: Các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
- HS hiểu: các biện pháp phòng tránh tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
- HS vận dụng: Phân tích, nhận xét, liên hệ  
2. Kĩ năng
 - Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
3. Thái  độ
- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xa lánh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Ủng hộ các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự quản bản thân
ii.các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lÝ thông tin vÒ tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và tính chất nguy hiểm của nó.
- Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS cho bản thân và cộng đồng.
- Kĩ năng thể hiện sự thông cảm chia sẻ đối với người có HIV/AIDS.
- Kĩ năng ứng phó với sự cố nguy hiểm này.
III.C¸c phương pháp/ KĨ THUẬT dạy học
- Thảo luận lớp.
- Động não.
- Hỏi chuyên gia.
- Đóng vai.
IV.chuẩn bị
-GV:  SGK, SGV, Luật phòng chống ma tuý 2000....
+ Các thông tin sự kiện liên quan...
+ Soạn bài
+Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
+ Tìm hiểu tình hình an ninh trật tự ở địa phương
- HS: học bài cũ, xem trước bài mới.
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  
A. Tổ chức : (1’)            8A                8B                    
B. Kiểm tra bài cũ: (4’)
? Em hãy nêu những tệ nạn xã hội mà em biết. Nguyên nhân của những tệ nạn này?
C. Tiến trình bài học  (36’)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (1’)
 Xã hội nước ta hiện nay đang đứng trước một thách thức lớn, đó là các tệ nạn xã hội. Tại sao gọi là tệ nạn xã hội? Tác hại của chúng đến đâu? Và chúng ta cần có cách giải quyết như thế nào tốt nhất để phòng tránh tệ nạn xã hội.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung 

	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học 
HS đọc tài liệu và trả lời câu hỏi

? Tệ nạn xã hội gây ra những tác hại gì?
GV yêu cầu HS nêu những tác hại của tệ nạn xã hôi và những hình ảnh về tệ nạn xã hội:
+ Đối với xã hội 
+ Đối với gia đình
+ Đối với bản thân người mắc	










? Lấy ví dụ về những trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội?
?Bản thân em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào các tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?
- GV nêu những thông tin về tình hình tệ nạn xã hội hiện nay:
+ Các đối tượng nghiện hút, cờ bạc, mại dâm đều là trong độ tuổi lao động. Theo số liệu của tổ chức y tế thế giới, thì số người trong độ tuổi lao động mắc tệ nạn xã hội trên 40 % độ tuổi từ 15-20, đồng thời những đối tượng này cũng trong độ tuổi sinh đẻ, hoặc bản thân họ sinh ra những đứa con tật nguyền hoặc chết.

? Trình bày tác hại của HIV/AIDS ?




? Pháp luật cấm hành vi nào đối với xã hội?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV bổ sung




? Pháp luật cấm những hành vi nào đối với người nghiện?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV bổ sung
? Pháp luật nghiêm cấm hành vi nào đối với trẻ em?
- HS làm việc độc lập
- HS phát biểu trả lời câu hỏi
- GV tóm tắt ghi ý kiến lên bảng
HS cả lớp bổ sung, tranh luận 
GV nhận xét giải đáp.

? Theo em cần làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội núi chung và HIV/AIDS núi riêng?
- HS trả lời.




? Trước thực trạng, HIV/ AIDS đang ngày càng gia tăng, trường em đã có những phong trào nào để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này?
? Học sinh chóng ta cần làm gì để phòng chống?

- GV đưa ra một tình huống: Hùng thường nói dối mẹ để lấy tiền đi chơi điện tử, bi a. Từ chỗ chơi vui, H chuyển sang cá cược thắng, thua. Không còn nói dối cô giáo về bồ mẹ được nữa, H bán xe đạp. Cuối cùng H bị công an bắt về tội cướp giật.
Theo em:
?H đã vi phạm tệ nạn gì?
?Nguyên nhân nào dẫn đến sai lầm của H?
Hoạt động 3: Luyện tập 
HS đóng vai xử lí tình huống: 
Bài tập 1: Hiền rủ Thuỷ đến nhà Huệ chơi nhân ngày sinh của Huệ. Thuỷ nói: “ Cậu không biết là chị của Huệ bị ốm µ? Người ta nói chị ấy bị AIDS. Tớ sợ lắm, nhì bị lây thì chết, tớ không đến đâu!”.
a. Em có đồng tình với Thuỷ không ? Vì sao?
b. Nếu em là Hiền thì trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?
c. 
Bài tập 2: Tự xây dựng một tình huống và phân vai ứng xử tình huống do thiếu hiểu biết về các tệ nạn xã hội đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Bài tập 3: Đóng vai ứng xử tình huống: Các bạn trong lớp không dám nói chuyện, tiếp xúc với em vì sợ lây nhiễm HIV/AIDS từ người thân trong gia đình em.

	II. Nội dung bài học(20’)

2.Tác hại của tệ nạn xã hội và HIV/AIDS 
a. Tác hại của tệ nạn xã hội
* Đối với xã hội
- ảnh hưởng kinh tế, suy giảm sức lao động của xã hội 
- Suy thoái giống nòi
- Mất trật tự an toàn xã hội 
* Đối với gia đình
- Kinh tế cạn kiệt, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần
- Gia đình bị tan vỡ
* Đối với bản thân
- Huỷ hoại sức khoẻ dẫn đến cái chết
- Sa sút tinh thần, huỷ hoại phẩm chất đạo đức của con người
- Vi phạm pháp luật
















b. Tác hại của HIV/AIDS:
- HIV làm ảnh hưởng tới kinh tế 
xã hội, giống nòi, sức khoẻ, chết người, gia đình tan nát
3.  Những quy định của pháp luật
- Cấm đánh bạc dưới mọi hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc
- Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ,, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma tuý
- Những người nghiện ma tuý buộc phải cai nghiện
- Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm.
- Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khoẻ
 






4. Trách nhiệm của cụng dân 
- Phải có hiểu biết đầy đủ về các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS 
- Chủ động phòng tránh cho mình và mọi người
- Không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ
- Tích cực tham gia phòng chống 
HIV/AIDS



















III. Bài tập (15’)

Gợi ý:
Bài tập 1: 




a, Không đồng tình với Thủy, vì: Chị Huệ bị ốm dù có bị AIDS chúng ta cũng không nên xa lánh, AIDS chỉ lây qua đường máu, quan hệ tình dục,…


HS tự phân vai, đóng tình huống.



GVKL:  Đất nước ta đang có những thay đổi kì diệu và đạt được những thành tựu đáng tự hào. Trước những thay đổi đó chúng ta còn gặp những khó khăn mà cuộc sống hôm nay đòi hỏi chúng ta cần phải rèn luyện. Tệ nạn xã hội như những liều thuốc độc đang tàn phá những cái tốt đẹp mà chúng ta đang xây dựng nên.Nó gặm nhấm và làm huỷ hoại nhân cách phẩm chất đạo đức của con người. Thế hệ trẻ chúng ta cần phải có nghị lực, tránh xa sự cám dỗ của đồng tiền....Hãy biết sống lành mạnh tốt đẹp để góp phần tạo nên sự bình yên cho gia đình và xã hội
D. Củng cố: (2’)
?  Theo em phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS là trách nhiệm của ai?
? Em hãy nêu tác hại của tệ nạn xã hội và biện pháp phòng chống?
E. Hướng dẫn học ở nhà:(2’)
- Về nhà học bài.
- Sưu tầm tư liệu về tệ nạn xã hội
- Chuẩn bị tiếp nội dung bài. Đóng kịch về chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội.

Tiết 21                                           Bµi 13, BÀI 14 
Phòng chống tệ nạn xã hội
 (Tiết 3)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- HS biết: Các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
- HS hiểu: các biện pháp phòng tránh tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
- HS vận dụng: Phân tích, nhận xét, liên hệ  
2. Kĩ năng
 - Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
3. Thái  độ
- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xa lánh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Ủng hộ các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.
4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự quản bản thân
ii.các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lÝ thông tin vÒ tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và tính chất nguy hiểm của nó.
- Kĩ năng tư duy sáng tạo trong việc đề xuất các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS cho bản thân và cộng đồng.
- Kĩ năng thể hiện sự thông cảm chia sẻ đối với người có HIV/AIDS.
- Kĩ năng ứng phó với sự cố nguy hiểm này.
III.C¸c phương pháp/ KĨ THUẬT dạy học
- Thảo luận lớp.
- Động não.
- Hỏi chuyên gia.
- Đóng vai.
IV.chuẩn bị
-GV:  SGK, SGV, Luật phòng chống ma tuý 2000....
+ Các thông tin sự kiện liên quan...
+ Soạn bài
+Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội
+ Tìm hiểu tình hình an ninh trật tự ở địa phương
- HS: học bài cũ, xem trước bài mới.
V.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  
A. Tổ chức : (1’)            8A                8B                    
B. Kiểm tra bài cũ: (4’)
? Để phòng chống tệ nạn xã hội, nhà nước ta đã có những quy định gì? Nêu biện pháp phòng tránh?
C. Tiến trình bài học  (36’)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (1’)
GV khái quát nội dung tiết học trước, chuyển ý vào bài mới.

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung

	Hoạt động 2: Hoạt động trải nghiệm
GV chia lớp thành 3 đội, mỗi đội chuẩn bị một vở kịch với nội dung chuẩn bị trước:
- Chủ đề của vở kịch: Phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS
- Lần lượt từng đội lên diễn kịch.
- HS nhận xét cách diễn và nội dung vở kịch
- GV nhận xét và cho điểm.
Thảo luận (5’)
? Qua nội dung các vở kịch, em rút ra bài học gì cho bản thân về việc phòng tránh tệ nạn xã hội và HIV/AIDS?
- GV chia mỗi bàn thành một nhóm, trao đổi và thảo luận.
- HS trả lời, GV nhận xét
- GV hướng dẫn 3 đội vẽ tranh với nội dung chuẩn bị trước: phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và trình bày thông điệp mà mình muốn nói đến qua bức tranh.
- Các thành viên trong đội cùng nhau hoàn thành bức tranh.
- HS nộp lại cho GV.
 GV nhận xét về hình thức và nội dung bức tranh.
	IV. Hoạt động trải nghiệm(35’)



1.Đóng kịch (20’)












2.Thi vẽ tranh  (15’)



D. Củng cố: (2’)
- GV khái quát nội dung bài học.
- GV tổng kết chủ đề: 
Qua tìm hiểu, nghiên cứu về chủ đề, giúp các em có kiến thức tổng quát hơn về phòng chống tệ nạn xã hội. Biết cách phòng, chổng tệ nạn xã hội. Từ đây, giúp các em hình thành các năng lực, biết xử lý tình huống trong thực tế, góp phần rèn luyện nhân cách học sinh và con người trong thời đại mới.
E. Hướng dẫn học ở nhà: (2’)
- Hoàn thành các bài tập trong SGK
- Tìm thơ, ca, hò, vè về chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội.
- Chuẩn bị bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

